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Trong đó hầu hết các tác giả đều cho rằng các chỉ 
định mổ lấy thai chủ yếu liên quan đến các bệnh của 
mẹ và tình trạng suy thai trong quá trình chuyển dạ. 
Phù hợp với kết quả của nghiên cứu này với chỉ định 
mổ lấy thai vì suy thai (28,3%) và vì các bệnh lý của 
mẹ (26,5%). Tuy nhiên, kết quả này cao hơn nghiên 
cứu của Tô Thị Thu Hằng với tỷ lệ mổ lấy thai do suy 
thai 16,3% và do bệnh của mẹ 15,2%. Chỉ định mổ lấy 
thai vì suy thai cao là do thai non tháng là một trong 
những nguyên nhân của suy thai. Trong chuyển dạ đẻ, 
cơn co tử cung sẽ làm ngừng tuần hoàn rau thai tạm 
thời, những trường hợp thai non tháng và kém phát 
triển sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đặc biệt những năm 
gần đây tại bệnh viện sử dụng Mornitoring sản khoa để 
theo dõi nhịp tim thai sẽ phát hiện sớm và chính xác 
các trường hợp suy thai. Vì vậy tỷ lệ mổ lấy thai vì suy 
thai tăng lên. Chỉ định mổ lấy thai vì bệnh lý của mẹ 
không phải là chỉ định mổ tuyệt đối, ở những sản phụ 
≥35 tuổi là những sản phụ lớn tuổi có các yếu tố nguy 
cơ nên cần phải có chỉ định mổ lấy thai hợp lý. Trong 
nghiên cứu, có 41 trường hợp mổ lấy thai trong 99 
trường hợp sản phụ có bệnh lý. Hầu hết mổ lấy thai vì 
bệnh lý của mẹ đều là mổ chủ động, khi chưa có 
chuyển dạ thực sự mà cần phải kết thúc thai nghén 
sớm vì nếu tiếp tục kéo dài thai nghén sẽ ảnh hưởng 
đến tính mạng người mẹ hoặc làm xấu đi tình trạng của 
thai nhi như trong tiền sản giật nặng điều trị không kết 
quả, rau tiền đạo ra máu nhiều… Bên cạnh đó, chỉ định 
mổ lấy thai do yếu tố xã hội (18,7%) và do con hiếm 
(16,8%) chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ mổ theo yêu cầu của 
sản phụ và gia đình ngày càng có xu hướng tăng lên. 
Đây là một vấn đề xã hội cũng cần có sự quan tâm 
đúng mức. 

4. Phương pháp kết thúc thai nghén ở sản phụ 
≥35 tuổi đẻ con so non tháng. 

Có nhiều phương pháp kết thúc thai nghén, đối với 
những trường hợp thai non tháng các thầy thuốc chỉ kết 

thúc thai nghén khi không thể kéo dài thêm tình trạng 
thai nghén. Vì nếu kéo dài thêm thai nghén sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp tới sức khỏe của thai hoặc người mẹ. 
Tỷ lệ kết thúc thai nghén ở sản phụ ≥35 tuổi đẻ con so 
non tháng bằng chuyển dạ tự nhiên là cao nhất với 
61,3%. Trong khi đó, tỷ lệ mổ chủ động trong nghiên 
cứu này chiếm tỷ lệ khá cao 25,2%. Kết thúc thai 
nghén bằng mổ chủ động thường là do những bệnh lý 
nặng của mẹ khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ như: sản 
giật, tiền sản giật nặng điều trị không kết quả, rau tiền 
đạo chảy máu nhiều và một số chỉ định mổ tương đối 
do yếu tố xã hội khác nữa cũng làm tăng tỷ lệ mổ chủ 
động khi thai còn non tháng. Hoặc đối với thai nhi là 
những tình trạng suy dinh dưỡng nặng, hết ối cũng có 
chỉ định mổ chủ động. Ngoài ra, trong thai non tháng, 
người ta còn gây chuyển dạ trong những trường hợp ối 
vỡ non, rò ối (13,5%). Phương pháp có thể là đặt thuốc 
gây chuyển dạ bằng misoprostol hoặc đẻ chỉ huy bằng 
truyền oxytocin. 

KẾT LUẬN 
Đa số sản phụ ≥35 tuổi đẻ con so non tháng được 

điều trị thuốc giảm co tử cung trước đẻ (60,4%). Tỷ lệ 
các sản phụ có thời gian điều trị tại viện ≥2 ngày trước 
khi đẻ trong nhóm được điều trị thuốc giảm co (64,0%) 
cao hơn nhóm sản phụ không được điều trị thuốc giảm 
co (31,9%). Phần lớn các sản phụ đều được điều trị 
corticoid trước khi đẻ (72,2%). Tỷ lệ thai nhi bình 
thường ở nhóm sản phụ được điều trị corticoid (79,5%) 
cao hơn nhóm không điều trị corticoid (48,4%). Mổ lấy 
thai ở các sản phụ chiếm tỷ lệ cao nhất với 67,4%, tỷ lệ 
đẻ forceps chiếm 3,9%. Tỷ lệ mổ lấy thai ở sản phụ 
đều cao và tăng dần theo tuổi của sản phụ, 100% sản 
phụ ≥45 tuổi được mổ lấy thai. Trong đó, chỉ định mổ 
lấy thai thường gặp là do suy thai (28,3%), do bệnh lý 
mẹ (26,5%). Tỷ lệ mổ chủ động ở sản phụ là 25,2%, 
còn tỷ lệ gây chuyển dạ là 13,5%.  

 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DA CƠ ĐỊA NGƯỜI LỚN  
GIAI ĐOẠN BÁN CẤP BẰNG UỐNG CEFUROXIM KẾT HỢP BÔI CORTICOID 

 

Châu văn Trở, Trần Lan Anh, Nguyễn Tất Thắng 
Trường đại học Y Hà Nội 

 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị Viêm da cơ địa 

(VDCĐ) người lớn giai đoạn bán cấp bằng uống 
cefuroxim kết hợp bôi betamethasone dipropionate 
0,05%. 

Đối tượng và phương pháp: 68 bệnh nhân VDCĐ 
người lớn giai đoạn bán cấp với kết quả nuôi cấy có tụ 
cầu vàng (TCV) trên tổn thương da và kháng sinh đồ 
nhạy cảm với cefuroxim được chia ngẫu nhiên thành 2 
nhóm: nhóm 1 gồm 36 người uống cefuroxim 500mg x 
2 lần/ngày kết hợp bôi tại chỗ bằng betamethasone 
dipropionate 0,05%; nhóm 2 gồm 32 người chỉ bôi 
betamethasone dipropionate 0,05% đơn thuần. Thời 

gian điều trị cho cả 2 nhóm là 2 tuần. Đánh giá kết quả 
dựa vào thang điểm SCORAD trước và sau điều trị.  

Kết quả: - Sau 1 tuần: điểm SCORAD trung bình ở 
nhóm 1 giảm 17,92 điểm so với nhóm 2 giảm là 10,5 
điểm, giảm hơn có ý nghĩa thống kê p = 0,003. ở cuối 
tuần 2, điểm SCORAD trung bình nhóm 1 tiếp tục giảm 
tới 28 điểm trong khi nhóm 2 giảm 19,62 điểm, sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê p = 0,000…  

Kết luận: điều trị VDCĐ người lớn giai đoạn bán cấp 
bằng uống cefuroxim kết hợp với bôi tại chỗ bằng 
betamethasone dipropionate 0,05% có hiệu quả rõ rệt 
hơn bôi betamethasone dipropionate 0,05% đơn thuần. 

Từ khóa: Viêm da cơ địa người lớn, tụ cầu vàng, 
siêu kháng nguyên, cefuroxim, betamethasone. 
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summary 
Objectives: To evaluate the efficacy of combination 

oral cefuroxim and betamethasone dipropionate 0,05% 
in the treatment of adult subacute atopic dermatitis 
(AD).  

Subjects and Methods: 68 subacute adult AD 
patients with positive culture and cefuroxim – sensitive 
S.aureus at the lesional skin. All patients were divided 
randomized into two groups. Group 1: 36 patients were 
treated twice daily with oral 500mg cefuroxin 
combination with twice daily topical betamethasone 
dipropionate 0,05% for 2 weeks. Group 2: 32 patients 
were treated twice daily topical betamethasone 
dipropionate 0,05% for 2 weeks.  

Results: - Mean SCORAD of group 1 reduced 
17,92, group 2 reduced 10,5 from baseline at the end 
of the first week and at the end of the second week 
mean SCORAD of group 1 reduced 28, group 2 
reduced 19,62 from baseline. There was significant 
difference in mean SCORAD reduced between the two 
groups at the end of the first week (p = 0,003) and at 
the end of the second week (p = 0,000…).  

Conclusion: A combination of oral cefuroxim with 
topical betamethason dipropionate 0,05% has more 
efficacy topical betamethason dipropionate 0,05% in 
the treatment of adult atopic dermatitis. 

Keywords: Adult atopic dermatitis, Superantigen, 
S.aureus, cefuroxim, betamethasone. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viêm da cơ địa (Atopic Dermatitis = AD) hay chàm 

cơ địa (Atopic Eczema) là một bệnh viêm da mạn tính, 
gặp ở mọi lứa tuổi. Tỉ lệ hiện mắc trong dân số khoảng 
10-20 %, xu hướng ngày càng tăng. Nguyên nhân và 
cơ chế bệnh sinh còn chưa hoàn toàn sáng tỏ, điều trị 
còn gặp nhiều khó khăn, tái phát là thường xuyên.  

Theo nhiều nghiên cứu, trên tổn thương da của 
Viêm da cơ địa (VDCĐ) thường có TCV dương tính > 
90% [5], [2]; thậm chí tại vùng da lành trên người 
VDCĐ, tỉ lệ TCV cao hơn vùng da lành ở người bình 
thường. Nghiên cứu cho thấy TCV tiết ra các 
enterotoxins có vai trò như một siêu kháng nguyên làm 
khởi động phản ứng viêm, từ đó làm khởi phát bệnh 
hoặc làm nặng thêm hay kéo dài tình trạng bệnh, tạo 
nên vòng xoắn bệnh lý giữa TCV với VDCĐ [6]. 

 
Về điều trị, từ trước đến nay để không chế VDCĐ, 

chủ yếu sử dụng kháng histamine, bôi tại chỗ bằng 
corticoid, chống tăng sừng và một số thuốc điều hoà 
miễn dịch như tacrolimus, pimecrolimus, rất ít khi sử 
dụng kháng sinh. Phần lớn các trường hợp dùng kháng 

sinh là do bội nhiễm vì thế hiệu quả điều trị không cao, 
bệnh tái phát là thường xuyên. Một hướng mới trong 
điều trị VDCĐ là sử dụng kháng sinh như một thành 
phần trong chiến lược điều trị VDCĐ. Tuy nhiên, một 
số nghiên cứu cho thấy tỉ lệ TCV đề kháng với các loại 
kháng sinh bôi tại chỗ ngày càng cao. Trên cơ sở đó 
chúng tôi tiến hành đề tài với mục tiêu  

1. Xác định một số đặc điểm dịch tễ và lâm sàng 
của VDCĐ người lớn giai đoạn bán cấp. 

2. Đánh giá hiệu quả điều trị VDCĐ người lớn giai 
đoạn bán cấp bằng uống cefuroxim kết hợp bôi 
corticoid tại chỗ 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Là 68 bệnh nhân VDCĐ giai đoạn bán cấp đến 

khám tại Bệnh viện Da liễu Tp HCM từ 10/2010- 
12/2011 

* Tiêu chuẩn chẩn đoán VDCĐ: theo tiêu chuẩn 
của Hanifin và Rajka 1980, trong đó bệnh nhân phải 
đạt ≥ 3 tiêu chuẩn chính + ≥ 3 tiêu chuẩn phụ. Chẩn 
đoán giai đoạn bán cấp dựa vào: da đỏ, phù nề nhẹ, 
tiết dịch nhẹ + vảy tiết. 

* Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân: Bệnh nhân VDCĐ 
giai đoạn bán cấp > 12 tuổi, không tổn thương bội 
nhiễm, kết quả cấy vi khuẩn trên tổn thương da có TCV 
và kháng sinh đồ nhạy cảm với cefuroxime; đồng ý 
tham gia. 

* Tiêu chuẩn loại trừ: Bệnh nhân đã dùng mỡ kháng 
sinh bôi trong vòng 2 tuần và kháng sinh uống trong 
vòng 1 tháng trước đó; người suy giảm miễn dịch 
(HIV/AIDS, đái đường, dùng thuốc ức chế miễn dịch…) 
hoặc có dấu hiệu bị bệnh tim, gan, thân, phổi nặng, 
bệnh nhân không tuân thủ. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: tiến cứu, thử nghiệm lâm 

sàng có đối chứng so sánh  
- Các bước tiến hành  
+ Hỏi bệnh để thu thập thông tin: tuổi, giới, dân tộc, 

trình độ học vấn, nghề nghiệp, địa dư. 
+ Khám lâm sàng xác định thể bệnh; Đánh giá mức 

độ bệnh theo thang điểm SCORAD: nhẹ SCORAD < 
25, trung bình SCORAD từ 25-50, nặng SCORAD > 
50. 

+ Nuôi cấy vi khuẩn từ tổn thương da. Các trường 
hợp phát hiện có TCV được làm kháng sinh đồ và đưa 
vào nghiên cứu 

+ Về điều trị, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm 
* Nhóm 1: gồm 36 bệnh nhân điều trị bằng uống 

cefuroxime 500 mg x 2 lÇn/ngµy, bôi betamethasone 
dipropionate 0,05 % 2 lÇn/ngµy, fexofenadin 60 mg x 2 
lần/ngày và tắm nước thuốc tím pha loãng 1/10.000 x 2 
tuần. 

* Nhóm 2: gồm 32 bệnh nhân điều trị bằng bôi 
betamethasone dipropionate 0,05 % x 2 lÇn/ngµy, 
fexofenadin 60 mg x 2 lần/ngày và tắm nước thuốc tím 
pha loãng 1/10.000 x 2 tuần. 

+ Đánh giá hiệu quả điều trị về lâm sàng sau 1 
tuần, 2 tuần theo thang điểm SCORAD. 

+ Cấy tìm TCV tại tổn thương sau 2 tuần điều trị  
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+ Đánh giá tác dụng không mong muốn  
3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. 
- Nghiên cứu lâm sàng: tại BV Da liễu Tp HCM 
- Nuôi cấy, phân lập TCV và xác định các SKN: tại 

Bộ môn Vi sinh ĐHY dược Tp HCM. 
- Thời gian: từ 10/2010-12/2011 
Xử lý và phân tích số liệu: bằng phần mềm Epi-Info 

2002. 
Hạn chế đề tài: nghiên cứu chỉ thực hiện trên bệnh 

nhân VDCĐ người lớn giai đoạn bán cấp. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Một vài đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của 

VDCĐ người lớn giai đoạn bán cấp 
Bảng 1: Một số đặc điểm dịch tễ  

Đặc điểm 
Nhóm 1 Nhóm 2 

P 
n % n % 

Giới - Nam 
- Nữ 

17 
19 

47,2 
52,8 

12 
20 

37,5 
62,5 

0,57 

Tuổi 
- 12- 30 
- 31-50 
- > 50 

13 
20 
3 

36,1 
55,6 
8,3 

9 
15 
8 

28,1 
46,9 
25 

>0,05 

Học vấn 
- Mù chữ - Cấp 1 

- Cấp 2 – 3 
- C§/§H/S§H 

5 
12 
19 

13,9 
33,3 
52,8 

5 
13 
14 

15,6 
40,6 
43,8 

>0,05 

Nghề 

- Học sinh/sinh 
viên 

- Nhân viên văn 
phòng 

- Công nhân 
- Nông dân 
- Tự do 

5 
16 
4 
5 
6 

13,9 
44,4 
11,1 
13,9 
16,7 

5 
14 
1 
10 
2 

15,6 
43,8 
3,1 
31,3 
6,3 

>0,05 

Nơi cư 
ngô 

- Tp HCM 
- Tỉnh khác 

25 
11 

69,4 
30,6 

22 
10 

68,8 
31,2 

0,84 

Tổng 36       100 32         100  
Nhận xét: Không có sự khác biệt giữa nhóm 1 và 

nhóm 2 về đặc điểm dịch tế với p >0,05. 
Bảng 2: Một số đặc điểm lâm sàng của VDCĐ 

người lớn giai đoạn bán cấp 

Đặc điểm 
Nhóm 1 Nhóm 2 p 
n % n %  

Ngứa - Có 
- Không 

36 
0 

100 
0 

32 
0 

100 
0 

1 

Mức độ ngứa (trên thang điểm 
10) (TB ± SD) 6,25 ± 1,63 6,09 ± 1,77 0,7 

Mất ngủ - Có 
- Không 

19 (52,78%) 
17 (47,22%) 

20 (62,5%) 
12 (37,5%) 

0,57 

Mức độ mất ngủ (trên thang 
điểm 10) (TB ± SD) 

1,86± 2,35 2,72 ± 1,87 0,1 

Diện tích tổn thương (trên % 
diện tích cơ thể) (TB ± SD) 

13,5± 5,22 
11,71 ± 
3,72 

0,11 

SCORAD (TB ± SD) 44,61± 8,34 43,03±12,98 0,55 

Độ nặng 
(SCORAD) 

- Nhẹ (<25) 
- TB (25-50) 
- Nặng (>50) 

5 
19 
12 

12,9 
52,8 
33,3 

7 
15 
10 

21,9 
46,9 
31,2 

>0,05 

Tổng 36      100 32      100  
Nhận xét: 
- 100% bệnh nhân VDCĐ có ngứa. Không có sự 

khác biệt về mức độ ngứa giữa 2 nhóm với p=0,7 
- Trên 50% bệnh nhân bị mất ngủ. Không có sự 

khác biệt về mức độ mất ngủ giữa 2 nhóm với p=0,1 

- Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về điểm 
SCORAD với p=0,55  

- Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về diện tích 
tổn thương với p=0,11  

2. So sánh hiệu quả điều trị giữa 2 nhóm  
Bảng 3. So sánh hiệu quả điều trị giữa 2 nhóm dựa 

vào SCORAD 
SCORAD TB Nhóm 1 Nhóm 2 p 
Trước điều trị 44,61 43,03 0,55 

Sau điều trị 7 ngày 26,69 32,53  
Sau điều trị 14 ngày 16,61 23,41  

Thay đổi Scorad so với trước điều trị 
Ngày thứ 7 -17,92 -10,5 0,003 
Ngày thứ 14 -28 -19,62 0,000… 

Nhận xét: 
- Không có sự khác biệt về điểm SCORAD của 2 

nhóm trước điều trị với p= 0,55. 
- Sau điều trị 7 ngày và 14 ngày, điểm SCORAD ở 

nhóm 1 giảm rõ rệt so với nhóm 2 có ý nghĩa thống kê, 
p < 0,01. 

Bảng 4: So sánh hiệu quả điều trị giữa 2 nhóm dựa 
các tiêu chí trong thang điểm SCORAD 

Triệu chứng lâm sàng 
Nhóm 1 
(TB ± SD) 

Nhóm 2 
(TB ± SD) 

P 

C = Ngứa + mất ngủ 
Trước điều trị 

Sau điều trị 7 ngày 
Sau điều trị 14 ngày 

 
8,11 ± 3,23 
3,44 ± 1,98 
1,55 ± 0,87 

 
8,81 ± 3,35 
4,75 ± 2,37 
2,62 ± 1,36 

 
0,38 
0,016 
0,0002 

B = Độ tổn thương (hồng 
ban + sẩn/phù + tiết 
dịch/vảy tiết + sước da 
+lichen hóa + khô da) 

Trước điều trị 
Sau điều trị 7 ngày 
Sau điều trị 14 ngày 

 
 
 

9,80 ± 2,02 
6,36 ± 2,93 
3,61 ± 1,10 

 
 
 

9,09 ± 2,99 
7,15 ± 2,31 
5,22 ± 1,91 

 
 
 

0,25 
0,22 
0,0001 

A = Độ lan rộng 
Trước điều trị 

Sau điều trị 7 ngày 
Sau điều trị 14 ngày 

 
13,50 ± 5,22 
13,19 ± 5,05 
12,64 ± 4,90 

 
11,72±3,72 
11,25±3,29 
11, 20±3,64 

 
0,11 
0,075 
0,25 

Nhận xét:  
- Sau điều trị 7 ngày: Triệu chứng ngứa và mất ngủ 

ở nhóm 1 giảm rõ rệt hơn nhóm 2 có ý nghĩa thống kê 
p = 0,016 và tiếp tục giảm tới ngày thứ 14, sự khác biệt 
rất có ý nghĩa thống kê p = 0,0002. 

- Sau 7 ngày: Mức độ tổn thương ở nhóm 1 giảm 
hơn nhóm 2, tuy nhiên chưa có ý nghĩa thống kê p = 
0,22. Sau điều trị 14 ngày thì nhóm 1 giảm hơn rõ rệt 
so với nhóm 2 có ý nghĩa thống kê p = 0,0001. 

- Không có sự khác biệt về độ lan rộng tổn thương ở 
cả 2 nhóm vào các thời điểm khác nhau có ý nghĩa 
thống kê p> 0,05. 

Bảng 5: Kết quả nuôi cấy TCV của 2 nhóm sau 
điều trị 14 ngày  

S.aureus Nhóm 1 Nhóm 2 p 
Dương tính 3 (8,33%) 25 (78,12%) p = 0,000…. 

KTC 95% 
(2,57-10,12) 

Âm tính 33 (91,67%) 7 (21,88%) 
Tổng 36 (100%) 32 (100%) 

Nhận xét: sau 2 tuần điều trị, hầu hết các trường 
hợp (91,7%) ở nhóm 1 có kết quả cấy TCV âm tính, 
trong khi hầu hết các trường hợp ở nhóm 2 (78,1%) 
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vẫn phát hiện có tụ cầu vàng (TCV (+). Sự khác biệt rất 
có ý nghĩa thống kê p = 0,000… 

3. Đánh giá tác dụng phụ của 2 phác đồ điều trị: 
trong thời gian theo dõi điều trị 2 tuần không ghi nhận 
được tác dụng phụ nào của thuốc. 

BÀN LUẬN 
1. Các đặc điểm dịch tễ và lâm sàng của VDCĐ 

người lớn giai đoạn bán cấp.  
Bảng 1 và 2 cho thấy không có sự khác biệt giữa 

nhóm 1 và nhóm 2 về đặc điểm dịch tế học với p>0,05. 
Không có sự khác biệt giữa 2 nhóm về các dấu 

hiệu lâm sàng như ngứa, mất ngủ, diện tích tổn thương, 
điểm SCORAD của 2 nhóm trước điều trị với p>0,05. 

2. So sánh hiệu quả điều trị. 
- Quá trình điều trị TCV trên bệnh nhân VDCĐ 
+ Sử dụng xà bông diệt khuẩn [4]: năm 2000 

Breneman, D.L và cs nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
mù đôi so sánh hiệu quả của xà bông tắm có chứa 
1,5% Triclocarban và placebo trên 50 bệnh nhân 
VDCĐ mức độ trung bình. Sau 9 tuần điều trị cho thấy 
nhóm tắm bằng xà bông chứa Triclocarban 1,5% có số 
lượng TCV, vi khuẩn kỵ khí giảm, tình trạng lâm sàng 
của bệnh VDCĐ cải thiện. Tuy nhiên sự khác biệt chưa 
có ý nghĩa thống kê. 

- Sử dụng các chất sát khuẩn hoặc kháng sinh 
thoa: Tan, W.P và cs nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 
mù đôi dùng chất giữ ẩm có chứa triclosan so với nhóm 
dùng chất giữ ẩm không có triclosan trên 60 bệnh nhân 
VDCĐ người lớn mức độ nhẹ đến trung bình. Kết quả 
cho thấy ở ngày thứ 14 SCORAD, triệu chứng ở nhóm 
sử dụng chất giữ ẩm có chứa triclosan giảm hơn nhóm 
không chứa triclosan có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, ở 
thời điểm ngày thứ 27 thì không thấy sự khác biệt về 
điểm SCORAD giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê. 
Theo Kimata, H [9] thì Nadifloxacin cream rất có hiệu 
quả cho bệnh nhân VDCĐ có MRSA (+) (methicillin-
resisitant Staphylococcus aureus). Sau điều trị 4 tuần, 
tác giả này thấy lâm sàng VDCĐ cải thiện rõ rệt, tất cả 
các bệnh nhân có kết quả cấy TCV âm tính, kháng thể 
IgE đặt hiệu cho SEA và SEB đều giảm. 

- Sử dụng thuốc bôi kết hợp kháng sinh và 
corticosteroid: một số nghiên cứu sử dụng kết hợp 
kháng sinh với bôi corticosteroid trong điều trị VDCĐ 
[10],[11],[8] cho thấy sự giảm hiện diện của TCV trên 
tổn thương có ý nghĩa thống kê, tuy nhiên sự cải thiện 
về mặt lâm sàng của VDCĐ không có ý nghĩa thống 
kê. Có lẽ do thời gian sử dụng kháng sinh kéo dài có 
thể làm tăng tình trạng kháng thuốc của TCV với các 
kháng sinh bôi ngày càng cao [1] 

- So sánh hiệu quả điều trị dựa vào SCORAD 
Bảng 3 cho thấy SCORAD trung bình của 2 nhóm 

trước điều trị không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Sau 
điều trị 7 ngày, SCORAD ở nhóm 1 giảm 17,92; ở 
nhóm 2 giảm 10,5 và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
p = 0,003. Sau điều trị 14 ngày, SCORAD ở nhóm 1 
tiếp tục giảm 28, nhóm 2 giảm 19,62 và sự khác biệt 
rất có ý nghĩa thống kê p = 0,000…Điều này chứng tỏ 
sử dụng Cefuroxim uống có tác dụng giảm SCORAD 
có ý nghĩa trong 2 tuần đầu điều trị. Cho tới nay có rất 

ít nghiên cứu sử dụng kháng sinh uống trong điều trị 
VDCĐ người lớn [3], [7]. Trong các nghiên cứu này tác 
giả chỉ chú ý nhiều đánh giá đáp ứng về mặt vi khuẩn 
học, không chú trọng đánh giá đáp ứng về mặt lâm 
sàng. Ewing, C.I và cộng sự [7] nghiên cứu thử nghiệm 
lâm sàng hiệu quả của uống Flucloxacillin có nhóm 
chứng so sánh trên 50 bệnh nhân VDCĐ từ 1 đến 16 
tuổi trong 4 tuần. Kết quả cho thấy mật độ TCV giảm ở 
nhóm dùng Flucloxacillin, nhiều hơn nhóm placebo có 
ý nghĩa thống kê, tuy nhiên các chỉ số giảm lâm sàng 
giữa 2 nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 
Boguniewicz, M và cộng sự [3] nghiên cứu sử dụng 
cefuroxim uống trên 20 bệnh nhân VDCĐ, sau 2 tuần 
điều trị thấy các triệu chứng lâm sàng giảm, giảm mật 
độ TCV, giảm tiết ra các siêu kháng nguyên. Nghiên 
cứu của chúng tôi cho kết quả tương đương, sau 2 tuần 
điều trị bằng cefuroxim, hầu hết các trường hợp 91,7% 
có kết quả cấy vi khuẩn trở về âm tính. 

Theo nghiên cứu của chúng tôi, ở nhóm có dùng 
kháng sinh cefuroxim, SCORAD ở ngày 7 và ngày 14 
đều giảm hơn nhóm không dùng kháng sinh có ý nghĩa 
thống kê. Tuy nhiên, trong thang điểm SCORAD có 3 
thành phần chính:  

A: diện tích tổn thương. 
B: mức độ nặng của các triệu chứng thực thể. 
C: mức độ nặng của 2 triệu chứng chủ quan là 

ngứa và mất ngủ. 
Khi phân tích đánh giá đáp ứng điều trị của từng 

thành phần trong thang điểm SCORAD, chúng tôi thấy 
(Bảng 4) khi sử dụng cefuroxim uống kết hợp với thoa 
betamethasone dipropionate 0,05 % có tác dụng giảm 
các triệu chứng mất ngủ và ngứa ngay sau 7 ngày điều 
trị và tiếp tục giảm tới ngày 14 có ý nghĩa thống kê so 
với nhóm chỉ sử dụng betamethasone dipropionate 
0,05 % đơn thuần với p < 0,05 . Còn mức độ của các 
triệu chứng (hồng ban + sẩn/phù + tiết dịch/mài + sước 
da + lichen hóa) ở ngày thứ 7 có giảm hơn so với trước 
điều trị nhưng sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý 
nghĩa thống kê p > 0,05; đến ngày thứ 14 sau điều trị 
thì mức độ tổn thương của các triệu chứng ở nhóm 1 
giảm hơn nhóm 2 rõ rệt có ý nghĩa thống kê p = 
0,0001. Về diện tích thương tổn, sau điều trị 14 ngày 
diện tích thương tổn ở cả 2 nhóm giảm không đáng kể 
so với trước điều trị và sự khác biệt giữa 2 nhóm không 
có ý nghĩa thống kê p > 0,05. Đều này có thể do 
cefuroxim có tác dụng lên TCV làm giảm tiết các siêu 
kháng nguyên, từ đó làm giảm phản ứng viêm dẫn đến 
giảm ngứa, giảm mất ngủ và giảm mức độ tổn thương 
của các triệu chứng. Tuy nhiên do thời gian điều trị mới 
2 tuần nên chưa làm giảm được diện tích thương tổn. 

Trong thời gian theo dõi điều trị 2 tuần chúng tôi 
không ghi nhận được tác dụng phụ nào của thuốc. 

KẾT LUẬN  
- Viêm da cơ địa người lớn gặp nhiều ở nữ hơn nam 

(57,4% & 42,6%), nhiều ở lứa tuổi 31-50 (51,47%); 
100% có ngứa, 57,4% ảnh hưởng giấc ngủ; diện tích tổn 
thương TB=12,66±4,63; SCORAD TB=43,86±10,71.  

- Về điều trị 
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+ Hầu hết các trường hợp 91,7% ở nhóm sử dụng 
kháng sinh cefuroxim uống kết hợp với bôi 
corticosteroids trong 2 tuần đầu có kết quả cấy TCV 
âm tính, trong khi hầu hết các trường hợp 78,1% ở 
nhóm bôi corticosteroids đơn thuần vẫn phát hiện có tụ 
cầu vàng (TCV (+).  

+ Nhóm điều trị kết hợp giảm đáng kể các triệu 
chứng ngứa, mất ngủ và giảm mức độ tổn thương của 
các triệu chứng từ đó giảm SCORAD có ý nghĩa thống 
kê so với nhóm chỉ sử dụng corticosteroids bôi đơn 
thuần. 

KIẾN NGHỊ 
Nên sử dụng kháng sinh chống TCV trong khoảng 

2 tuần như là biện pháp kết hợp trong điều trị VDCĐ 
người lớn giai đoạn bán cấp. 
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ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẬN 
 

Lê thị Phương - Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh Thái Bình 
Đỗ Gia Tuyển - Đại học Y Hà Nội  

Tóm tắt 
Bệnh thận do ĐTĐ được coi là một biến chứng mạn 

tính thường gặp và có tiên lượng xấu. Nghiên cứu 
nhằm đánh giá đặc điểm thiếu máu ở bệnh nhân ĐTĐ 
típ 2 có biến chứng thận. Khảo sát 93 bệnh nhân ĐTĐ 
có biến chứng thận cho thấy số lượng hồng cầu, nồng 
độ huyết sắc tố và hematocrit trung bình của nhóm có 
biến chứng cầu thận (BCCT) muộn thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nhóm BCCT sớm. Tỷ 
lệ bệnh nhân thiếu máu các mức độ nhẹ, vừa, nặng ở 
nhóm bn có BCCT sớm là 22,2%, thấp hơn ở nhóm có 
BCCT muộn (63,2) có ý nghĩa thống kê với p<0,05. ở 
bệnh nhân không thiếu máu, tỉ lệ nhóm có BCCT sớm 
cao hơn nhóm có BCCT muộn (77,8 so với 36,8)có ý 
nghĩa thống kê với p < 0,05. Có mối liên quan giữa 
chức năng thận và tình trạng thiếu máu. Cần kiểm tra 
tế bào máu ngoại vi ở BN ĐTĐ để tầm soát tình trạng 
thiếu máu nhất là ở những BN đã có biến chứng thận. 

Từ khoá: BCCT do ĐTĐ, thiếu máu 
summary 
Anaemia has been shown in previous studies to be 

a risk factor for cardiovascular disease in diabetic 

patients with chronic kidney disorder. This study was 
aimed to assess the prevalence of anaemia and kidney 
dysfunction in 93 type 2 diabetic nephropathy patients 
in Thaibinh province. The results showed that diabetic 
nephropathy subjects with macroalbuminuria had 
significantly lower red blood cell count (RBC), 
haemoglobin and hematocrit concentrations than 
Microalbuminuria subjects (p<0.05). Anaemic diabetes 
patients had significantly lower glomerular filtration rate 
(GFR) (p < 0.01) than non-anaemic patients. In 
conclusion a high prevalence of anaemia was 
identified in diabetic nephropathy. It is therefore 
recommended that diagnostic laboratories should 
include complete blood count in routine laboratory 
investigations in the management of diabetic patients. 

Keywords: Anaemia,Diabetic nephropathy 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh đái tháo đường týp 2 nếu không được điều trị 

tốt sẽ xuất hiện nhiều biến chứng mạn tính như biến 
chứng tim mạch, biến chứng thận, biến chứng võng 
mạc, làm giảm khả năng lao động, giảm tuổi thọ và 
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của người 


